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I. Đặt vấn đề
Khoai tây là cây lương thực quan trọng thứ 3

trên thế giới. Đây là loại cây được người Pháp
mang đến Việt Nam hơn 100 năm trước. Những
năm 1979, 1980, sản xuất khoai tây phát triển
mạnh tại Việt Nam, tuy nhiên sau đó sản xuất
khoai tây giảm dần; đến năm 1998 trở lại đây, nhu
cầu về khoai tây mới phát triển mạnh trở lại. Theo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Lạt đứng đầu
cả nước về sản xuất khoai tây với diện tích hàng
năm khoảng 1.500 - 1.600 ha với sản lượng 35.000
tấn/năm. Nhưng với sự cạnh tranh mạnh từ Trung
Quốc, những thương lái đã ngụy trang khoai tây
Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt dẫn đến việc
trồng khoai tây Đà Lạt gặp rất nhiều khó khăn.
Ngoài ra, thời tiết không thuận lợi cũng là nguyên
nhân khiến diện tích trồng khoai tây tại Đà Lạt
giảm mạnh. 

Trước thực trạng cạnh tranh giữa khoai tây
Trung Quốc và khoai tây Đà Lạt, việc tiêu thụ
khoai tây gặp nhiều khó khăn, giá bán khoai tây bị
thương lái ép giá, thậm chí giá bán không đủ bù chi
phí sản xuất khiến nhiều nhà vườn ở xã Xuân Thọ
(TP. Đà Lạt) quyết định dừng sản xuất khoai tây
để chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả
kinh tế hơn. Đây cũng là nguyên nhân các chuyên
gia dự báo diện tích trồng khoai tây tại xã Xuân
Thọ, TP. Đà Lạt có thể tiếp tục giảm mạnh trong
thời gian tới. 

Đã có một số nghiên cứu về phát triển sản xuất
khoai tây (Đào Huy Chiên, 2009; Nguyễn Quang
Đăng, 2015; Nguyễn Thị Hà, 2015). Nhìn chung,
các nghiên cứu này chỉ tiếp cận đánh giá thực
trạng phát triển sản xuất, đề xuất một số giải phát
kinh tế, kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phát triển sản
xuất và gia tăng sản lượng khoai tây. Điểm cần bổ
sung là vì sao diện tích và sản lượng khoai tây bị

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Số 12 - Tháng 11/2017

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUYẾT ĐỊNH DỪNG CANH TÁC KHOAI TÂY 

CỦA NÔNG HỘ TẠI XÃ XUÂN THỌ,
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

HÀ THỊ THU HÒA - TRẦN HOÀI NAM

TÓM TẮT:
Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi quy Logit với phương pháp ước lượng MLE nhằm

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh tác khoai tây. Số liệu được thu thập
bằng cách phỏng vấn trực tiếp 123 hộ canh tác khoai tây tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xác suất dừng sản xuất khoai tây của nông hộ là 49,6% và
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh tác khoai tây như kinh nghiệm, thu nhập phi
nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp, thị trường tiêu thụ, điều kiện tự nhiên và chính sách hỗ
trợ. Trong đó, biến thị trường tiêu thụ và biến điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng nhiều đến quyết
định dừng sản xuất khoai tây tại đây. 

Từ khóa: Mô hình Logit, khoai tây, phương pháp ước lượng MLE, tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Lạt.
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giảm, làm thế nào để phát triển bền vững mặt hàng
sản xuất khoai tây Việt Nam nói chung và Đà Lạt
nói riêng để nâng cao đời sống của các hộ dân,
giúp họ tiếp tục duy trì diện tích trồng khoai tây.
Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh
tác khoai tây của nông hộ tại xã Xuân Thọ, TP. Đà
Lạt. Thông qua tìm hiểu những yếu tố thuận lợi,
khó khăn của nông hộ trong sản xuất và tiêu thụ
khoai tây, từ đó đề xuất các giải pháp để duy trì
vùng sản xuất khoai tây truyền thống tại xã Xuân
Thọ, TP. Đà Lạt. 

II. Phương pháp nghiên cứu  
1. Tổng quan tài liệu
Theo Hayami và Ruttan (1971), đối với nông

nghiệp, do sự phát triển theo thời gian và chi phí
sản xuất tăng cao tương đối so với những yếu tố
khác, thì con đường tìm kiếm những kỹ thuật mới,
những nguồn lực mới để tăng năng suất trên một
diện tích đất nông nghiệp là điều hiển nhiên. Theo
Nguyễn Thị Song An (1997) và Đặng Kim Sơn
(2001), chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa
dạng hóa là một quy luật mà hầu hết các nước
đang phát triển đều trải qua. Khi giá cả và tình
hình tiêu thụ khó khăn thì lợi nhuận của người
nông dân cũng giảm theo; do đó, người nông dân
sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất của mình bằng
cách chuyển đổi cây trồng sao cho đem lại lợi
nhuận cao nhất cho họ.

Reardon và ctv (1996), xây dựng một nhóm các
yếu tố mang tính định tính về các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi đầu tư của nông dân trong nông
nghiệp. Các nhân tố liên quan đến môi trường: các
điều kiện tự nhiên, môi trường đặc thù của địa
phương sẽ ảnh hưởng đến mức sinh lợi và rủi ro
của nông dân. Thêm vào đó, chất lượng đất đai sở
hữu, quy mô đất đai, vốn đầu tư và lao độâng,...
cũng tác động đến đầu tư sản xuất nông nghiệp. 

Theo Đặng Văn Minh và ctv (2006), hệ thống
canh tác là sự sắp xếp, phối hợp duy nhất và ổn
định nhất nhưng rất năng động các hoạt động của
nông trại trong các điều kiện nhất định về mặt vật
lý, sinh học, kinh tế xã hội phù hợp với mục tiêu, sở
thích và các nguồn tài nguyên của nông hộ. Cơ sở
khoa học xác định cơ cấu cây trồng hợp lý có 6 yếu
tố: điều kiện tự nhiên, điều kiện đất đai, điều kiện
kinh tế xã hội, điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện thị
trường và khả năng thích ứng của cây trồng. 

2. Nguồn số liệu 
Nghiên cứu này kết hợp hai nguồn số liệu thứ

cấp và sơ cấp. Số liệu thứ cấp được thu thập từ Cục
Thống kê tỉnh Lâm Đồng, từ các bài báo, tạp chí.
Số liệu sơ cấp bao gồm các thông tin định lượng
về các yếu tố đầu vào như lượng phân bón, lượng
thuốc bảo vệ thực vật, công lao động,… được thu
thập thông qua phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên
thuận tiện 123 hộ sản xuất khoai tây trên địa bàn
xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt bằng phiếu điều tra soạn
sẵn. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thống kê mô tả với các chỉ tiêu

tần suất, tỷ lệ, số trung bình được sử dụng để đánh
giá thực trạng sản xuất khoai tây tại xã Xuân Thọ.
Phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để
loại các biến không phù hợp vì các biến rác này
có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình Thọ &
Nguyễn Thị Mai Trang, 2009) và phương pháp
phân tích hồi quy binary logistic nhằm tìm ra các
yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng sản xuất
khoai tây của nông hộ.

Căn cứ vào các công trình nghiên cứu khoa
học có liên quan đã được lược khảo, trong nghiên
cứu này, mô hình binary logistic được xây dựng
như sau:

Các hệ số hồi qui sẽ được ước lượng bằng
phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Maximum
Likelihood Estimation). Giá trị Pi xác suất nông hộ
thứ i dừng sản xuất khoai tây (P = 1: nếu hộ dừng
sản xuất khoai tây; P = 0: nếu hộ tiếp tục sản xuất
khoai tây), nên mô hình được viết lại:

Trong đó, Xi là biến độc lập với X1 tuổi chủ hộ
(năm); X2 - trình độ học vấn của chủ hộ (năm);
X3 - kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của hộ
(năm); X4 - thu nhập phi nông nghiệp của hộ (triệu
đồng/người/năm); X5 - diện tích đất nông nghiệp
(ha); X6 - thị trường tiêu thụ (sử dụng thang đo
Likert và tổng hợp từ các biến như sản phẩm không
có nơi tiêu thụ; vận chuyển sản phẩm khó khăn;
giá khoai tây thấp hơn cây trồng khác và khó cạnh
tranh với khoai tây Trung Quốc); X7 - điều kiện tự
nhiên (sử dụng thang đo Likert và tổng hợp từ các

QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ

Số 12 - Tháng 11/2017
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biến như nhiệt độ; cường độ ánh sáng; điều kiện
thời tiết; chất lượng đất canh tác); X8 - chính sách
hỗ trợ (sử dụng thang đo Likert và tổng hợp từ các
biến như tập huấn khuyến nông; hỗ trợ thông tin thị
trường và hỗ trợ vốn); D1 - giới tính chủ hộ (1:
nam, 0: nữ).

Thang đo Likert được sử dụng để đánh giá mức
độ chấp nhận của nông hộ (1: Hoàn toàn không
đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Trung bình; 4: Đồng
ý; 5: Hoàn toàn đồng ý).

III. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
1. Đặc điểm của hộ điều tra phỏng vấn

Nghiên cứu tiến hành điều tra phỏng vấn 62
hộ sản xuất khoai tây và 61 hộ đã dừng sản
xuất và chuyển sang loại cây trồng khác
(chuyển sang trồng hoa cúc). Kết quả thống kê
từ Bảng 1 cho thấy đối tượng khảo sát khá đa
dạng và phong phú về tuổi tác cũng như trình
độ học vấn. Độ tuổi trung bình của chủ hộ vào
khoảng 43 tuổi (trong đó mức tuổi từ 40 đến 50
tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất 26,23% (Hộ dừng
sản xuất) và 29,03% (Hộ sản xuất), ở độ tuổi
này nông hộ vẫn còn đủ sức khoẻ để trực tiếp
tham gia sản xuất. (Bảng 1)

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Số 12 - Tháng 11/2017

Chỉ tiêu
Hộ sản xuất Hộ dừng sản xuất

Tần số ( Hộ) Tỷ trọng (%) Tần số ( Hộ) Tỷ trọng (%)

1. Giới tính chủ hộ

Nam 43 69,35 35 57,38

Nữ 19 30,65 26 42,62

2.Tuổi chủ hộ

<= 30 tuổi 5 8,06 7 11,48

30 tuổi - 40 tuổi 16 25,81 11 18,03

40 tuổi - 50 tuổi 18 29,03 16 26,23

50 tuổi - 60 tuổi 14 22,58 12 19,67

> 60 tuổi 9 14,52 15 24,59

3. Trình độ học vấn

Mù chữ 0 0,00 0 0,00

Tiểu học 9 14,52 9 14,75

Trung học cơ sở 30 48,39 29 47,54

Trung học phổ thông 22 35,48 23 37,70

Cao đẳng - Đại học 1 1,61 0 0,00

4.  Kinh nghiệm 

<= 5 năm 4 6,45 6 9,84

5 năm - 10 năm 15 24,19 11 18,03

10 năm - 15 năm 6 9,68 6 9,84

15 năm - 20 năm 17 27,42 12 19,67

> 20 năm 20 32,26 26 42,62

5. Qui mô sản xuất

<= 1.000 m2 1 1,61 3 4,92

1.000 m2 - 5.000m2 33 53,23 29 47,54

5.000 m2 - 10.000 m2 15 24,19 19 31,15

> 10.000 m2 13 20,97 10 16,39

Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn

Nguồn: Số liệu điều tra, 2017
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Đồng thời, trình độ học vấn của nông hộ đã
dừng sản xuất chủ yếu là trung học cơ sở (47,54%)
và trung học phổ thông (37,7%), điều này tạo
nhiều thuận lợi cho việc nắm bắt thông tin thị
trường cũng như tiếp cận khoa học kỹ thuật khi sản
xuất loại cây trồng mới. Bên cạnh đó, kinh nghiệm
là một trong những yếu tố có ảnh hưởng nhất định
đến sản xuất. Dựa vào kết quả thống kê cho thấy,
kinh nghiệm trong sản xuất của nông hộ trên 20
năm chiếm 42,62% (Hộ dừng sản xuất) và 32,26%
(Hộ sản xuất), với quy mô sản xuất chủ yếu ở mức
1.000 - 5.000 m2 chiếm 47,54% (Hộ dừng sản
xuất) và 53,23% (Hộ sản  xuất).

2. So sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất
khoai tây và sản xuất hoa cúc  

Các hộ dừng sản xuất khoai tây chuyển sang
sản xuất hoa cúc, vì thu nhập từ sản xuất hoa cúc
(40,151 triệu đồng/1000m2) cao hơn thu nhập từ
sản xuất khoai tây (20,554 triệu đồng/1000m2) tại
Bảng 2.

Theo kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng 2
cho thấy, chi phí sản xuất khoai tây của nông hộ
trung bình là 14,953 triệu đồng/1000m2, chi phí sản
xuất hoa cúc là 27 triệu đồng/1000m2. Trong tất cả
các chi phí, chi phí phân bón chiếm tỷ trọng cao
nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất. Doanh thu của
nông hộ sản xuất hoa cúc 63,787 triệu
đồng/1000m2 gần gấp đôi doanh thu của nông hộ
sản xuất khoai tây (33,415 triệu đồng/1000m2).
Theo đó, hiệu quả trong sản xuất hoa cúc cao hơn
trong sản xuất khoai tây (lợi nhuận/chi phí của sản
xuất hoa cúc là 1,4 lần, của khoai tây là 1,2 lần; thu
nhập/chi phí của sản xuất hoa cúc là 1,5 lần, của
khoai tây là 1,4 lần; doanh thu/chi phí của sản xuất
hoa cúc là 2,4 lần, của khoai tây là 2,2 lần). Điều
này phần nào lý giải tại sao các nông hộ đã dừng
sản xuất khoai tây để chuyển sang trồng hoa cúc
như hiện nay. (Xem Bảng 2)

3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết
định dừng sản xuất khoai tây tại xã Xuân Thọ

3.1. Nguyên nhân nông hộ dừng sản xuất khoai tây 
Theo kết quả tại Bảng 3 ta thấy yếu tố điều

kiện tự nhiên (gồm 5 biến quan sát) có hệ số
Cronbach’s Alpha = 0,869 (> 0,6) nên đạt yêu cầu
để đưa vào phân tích các bước tiếp theo. Trong đó,
yếu tố đất dễ xói mòn và rửa trôi được nông hộ
cho là có bất lợi cao nhất với điểm số trung bình

của yếu tố này là 4,26 điểm. Tiếp đến là yếu tố
thời tiết cực đoan với điểm số trung bình là 3,77
điểm. Do đặc trưng của sản xuất nông nghiệp là
điều kiện sản xuất gắn liền với đất đai, đối tượng
sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nên đây
là yếu tố mà nông hộ không thể loại bỏ trong quá
trình sản xuất mà chỉ có thể thuận theo các quy
luật của tự nhiên để tiến hành canh tác và điều
chỉnh hướng phát triển của đối tượng canh tác theo
mục đích sản xuất. (Xem Bảng 3)

Sản xuất nông nghiệp luôn mang tính thời vụ
nên việc cung và cầu về sản phẩm nông nghiệp
cũng mang tính thời vụ, đặc điểm này dẫn đến sự
biến động lớn về giá khoai tây. Bảng 4 cho thấy
yếu tố thị trường tiêu thụ (gồm 4 biến quan sát)
có hệ số Cronbach’s Alpha = 0,842 (>0,6) nên đạt
yêu cầu để đưa vào phân tích các bước tiếp theo.
Trong đó, yếu tố khoai tây Đà Lạt khó cạnh tranh
với khoai tây Trung Quốc được nông hộ đồng ý
cao nhất với điểm số trung bình là 3,55 điểm.
(Xem Bảng 4)

QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ

Số 12 - Tháng 11/2017

Chỉ tiêu ĐVT Khoai tây Hoa cúc

1. Chi phí sản xuất 14.953 27.006

Chi phí vật chất 9.439 18.885

Chi phí gioáng 1000ñ/1000m2 2.033 7.363

Chi phí phân bón 1000đ/1000m2 5.299 10.495

Chi phí thuốc BVTV 1000đ/1000m2 2.108 1.028

Khấu hao 1000đ/1000m2 723 2.450

Chi phí lao động 4.791 5.671

Chi phí lao động nhà 2.092 3.370

Chi phí lao động thuê 2.699 2.301

2. Kết quả sản xuất

Doanh thu 1000ñ 33.415 63.787

Lợi nhuận 1000đ 18.462 36.781

Thu nhập 1000đ 20.554 40.151

3. Hiệu quả kinh tế

Lợi nhuận/chi phí Lần 1,2 1,4

Thu nhập/chi phí Lần 1,4 1,5

Doanh thu/chi phí Lần 2,2 2,4

Bảng 2. So sánh hiệu quả trong sản xuất khoai tây 
và sản xuất hoa cúc

Nguồn: Số liệu điều tra, 2017
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Tương tự, yếu tố chính sách hỗ trợ (gồm 3 biến
quan sát) có hệ số Cronbach’s Alpha = 0,941 > 0,6
theo kết quả tại Bảng 5 nên đạt yêu cầu để thực
hiện phân tích các bước tiếp theo trong mô hình
nghiên cứu. Trong đó, yếu tố thiếu hỗ trợ về vốn
sản xuất (có giá trị trung bình 3,41 và độ lệch
chuẩn 0,89) ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định
dừng sản xuất khoai tây so với các yếu tố khác
trong nhóm này.  (Bảng 5)

Bên cạnh đó, nhóm yếu tố chính sách hỗ trợ
cũng là nhóm có thang đo lường tốt nhất (có hệ số
Cronbach’s Alpha = 0,941) so với các nhóm yếu
tố khác. Tiếp đến là nhóm yếu tố về chi phí sản
xuất so với cây trồng khác (có hệ số Cronbach’s
Alpha = 0,932), nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên
(có hệ số Cronbach’s Alpha = 0,869) và nhóm yếu

tố thị trường tiêu thụ (có hệ số Cronbach’s Alpha
= 0,842). 

3.2. Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định dừng sản xuất khoai tây

Bảng 6 trình bày kết quả hồi quy mô hình Logit.
Những hệ số trình bày trong Bảng 6 thể hiện hệ
số hồi quy và tác động biên của các yếu tố được
nghiên cứu đến quyết định dừng canh tác khoai tây
của nông hộ. Hệ số hồi quy của một yếu tố càng
cao chứng tỏ tác động biên của yếu tố đó càng lớn.
Hệ số R2 của mô hình là 29,27%, điều này cho
thấy các biến trong mô hình giải thích được
29,27% đến quyết định dừng sản xuất khoai tây
của nông hộ, xác suất dừng sản xuất khoai tây của
nông hộ là 49,6%. (Bảng 6)

Kết quả hồi quy từ Bảng 6 cho thấy, các biến
như kinh nghiệm, thu nhập phi
nông nghiệp, diện tích đất nông
nghiệp, thị trường tiêu thụ, điều
kiện tự nhiên và chính sách hỗ trợ
có ảnh hưởng đến quyết định
dừng sản xuất của nông hộ. Trong
khi đó, các yếu tố về đặc điểm
nhân khẩu học như tuổi chủ hộ,
trình độ học vấn và giới tính đều

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Số 12 - Tháng 11/2017

Diễn giải Trung bình
Độ lệch 
chuẩn

Hệ số
Cronbachs Alpha

Nhiệt độ Đà Lạt ngày càng tăng dần làm quá trình sinh trưởng của khoai tây thấp. 3,18 0,756 0,869

Cường độ ánh sáng ở vùng này không thích hợp trồng khoai tây 2,62 0,715

Có nhiều thời tiết cực đoan (gây ra các bệnh mốc sương, héo xanh, lở cổ rễ, héo vàng) 3,77 0,781

Đất kém chất dinh dưỡng 2,16 0,756

Dễ xói mòn rửa trôi 4,26 0,529

Bảng 3. Yếu tố về điều kiện tự nhiên

Nguồn: Số liệu điều tra, 2017

Diễn giải Trung bình Độ lệch chuẩn
Hệ số

Cronbachs Alpha

Không có nơi tiêu thụ 2,28 0,830 0,842

Vận chuyển khó khan 3,11 0,954

Giá cả thị trường thấp 3,36 0,931

Khó cạnh tranh với khoai tây Trung Quốc 3,51 0,629

Bảng 4. Yếu tố thị trường tiêu thụ

Nguồn: Số liệu điều tra, 2017

Diễn giải Trung bình
Độ lệch
chuẩn

Hệ số
Cronbach’s Alpha

Thiếu các lớp tập huấn về khoai tây 3,36 0,888 0,941

Thiếu các thông tin về thị trường 3,34 0,946

Thiếu hỗ trợ về vốn sản xuất 3,41 0,890

Bảng 5. Yếu tố chính sách hỗ trợ

Nguồn: Số liệu điều tra, 2017
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không có ý nghĩa thống kê. Từ đó, phương trình
hồi quy được thiết lập như sau:          

Trong mô hình này, biến thị trường tiêu thụ (X6)
và biến điều kiện tự nhiên (X7) có ảnh hưởng
mạnh đến quyết định dừng sản xuất khoai tây. Khi
thị trường tiêu thụ khoai tây gặp bất lợi hay tăng
lên 1 điểm thì nông hộ sẽ tăng khả năng dừng sản
xuất khoai tây lên 28%, điều này có thể giải thích
thông qua sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của khoai
tây Trung Quốc, sự ép giá của thương lái đã làm
khoai tây Đà Lạt gặp khó trong việc tiêu thụ sản
phẩm. Bên cạnh đó, khi điều kiện sản xuất thuận
lợi hơn thì nông hộ sẽ giảm khả năng dừng sản
xuất là 31,5%. Tương tự, khi chính sách hỗ trợ của
Nhà nước tốt hơn (tăng thêm 1 điểm), sẽ tăng khả

năng tiếp tục duy trì sản xuất khoai tây của nông
hộ là 21%.  

Bảng 7 thể hiện kết quả dự đoán trong mô hình,
với kết quả dự đoán đúng là 76,4%. Điều này có
nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình là thích hợp
cho việc giải thích khả năng dừng sản xuất khoai
tây của nông hộ. Trong số 62 hộ tiếp tục sản xuất
sẽ có khả năng 13 hộ không tiếp tục sản xuất nữa
trong thời gian tới, trong số 61 hộ không sản xuất sẽ
có khả năng 16 hộ sẽ quay lại sản suất khoai tây. 

IV. Kết luận
Nghiên cứu đã sử dụng hàm hồi quy Logit theo

phương pháp ước lượng cực đại (MLE) để ước tính
quyết định dừng sản xuất khoai tây của nông hộ.
Kết quả ước lượng cho thấy, xác suất dừng sản xuất
khoai tây của nông hộ là 49,6%, với kết quả dự đoán
đúng là 76,4%. Bên cạnh đó, các biến như kinh
nghiệm, thu nhập phi nông nghiệp, diện tích đất
nông nghiệp, thị trường tiêu thụ, điều kiện tự nhiên
và chính sách hỗ trợ có ảnh hưởng đến quyết định
dừng sản xuất của nông hộ; trong đó biến thị trường

tiêu thụ và biến điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng
mạnh đến quyết định dừng sản xuất khoai tây. 

Từ kết quả nhiên cứu trên, để duy trì diện tích
sản xuất khoai tây, nghiên cứu đề xuất một số
khuyến nghị đối với nông hộ trồng khoai tây như:
Cần sử dụng các nguồn giống đạt chất lượng tốt, kết
hợp với đầu tư thâm canh chiều sâu, chủ động tiếp
cận các thông tin kỹ thuật, cũng như tham gia sản
xuất khoai tây theo tổ hợp tác VietGAP. Bên cạnh
đó, chính quyền địa phương cần nâng cao công tác
tập huấn, chuyển giao cho nông hộ quy trình sản
xuất khoai tây trái vụ, tạo mối liên kết sản xuất và
tiêu thụ theo mô hình nông hộ, tổ hợp tác 

QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ

Số 12 - Tháng 11/2017

Diễn giải Hệ số Tác động biên

Hằng số (C) 1,07 (0,000) 0,251

X1
(Tuổi chủ hộ)

-0,024ns (0,427) -0,006

X2
(Trình độ học vấn)

-0,092ns
(0,212)

-0,023

X3
(Kinh nghiệm)

0,183***
(0,001)

0,045

X4
(Thu nhập phi NN)

0,529*
(0,080)

0,132

X5
(Diện tích đất)

0,040*
(0,033)

0,010

X6
(Thị trường tiêu thụ)

1,121***
(0,000)

0,280

X7
(Điều kiện tự nhiên)

-1,26***
(0,001)

-0,315

X8
(Chính sách hỗ trợ)

-0,842**
(0,011)

-0,210

D
(Giới tính)

0,559ns
(0.256)

0,139

Log likelihood -60,28
McFadden R-squared 29,27
Probability(LR stat) 0,000

Bảng 6. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logit

Nguồn: Tính toán từ kết suất phần mềm Limdep 9
Ghi chú: Số trong ngoặc là giá trị P-value; ***,**,* lần
lượt là mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; ns không có ý nghĩa
thống kê.

Chỉ tiêu Số hộ
Dự đoán của mô hình

Y = 0 Y = 1

Y = 0 62
49

(39,8%)
13

(10,6%)

Y = 1 61
16

(13,0%)
45

(36,6%)

% dự đoán đúng 76,4%

Bảng 7. Kết quả dự đoán của mô hình

Nguồn: Tính toán từ kết suất phần mềm Limdep 9  
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AN ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING FARMERS DECISION 
TO STOP PRODUCING POTATOES IN XUAN THO COMMUNE, 

DALAT CITY, LAM DONG PROVINCE
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ABSTRACT:
The study used Logit regression model with MLE method to analyze factors affecting farmers

decision to stop producing potatoes. The data were collected by directly interviewing 123 potato
farmers in the Xuan Tho Commune, Dalat City, Lam Dong Province. Results of the research showed
that the probability of ceasing potato production was 49,6% and the factors affecting the farners
decision to stop producing potatoes included experience, non-farm income, farm size, consumption
market, natural conditions and supporting policies. Meanwhile, consumption market and natural
conditions had a great impact on the decision to stop producing potatoes. 

Keywords: Logit model, potato, MLE estimate method, Lam Dong Province, Dalat city.


